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	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2809/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn TPCP.
	Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013


	Kính gửi:
	- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an


Sau 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, đến nay hầu hết các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên đã hoàn thành hoặc hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật và đã đưa vào sử dụng. Để có cơ sở báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có danh mục dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

- Tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng ký túc xá: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở tính trên tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng.

- Mô hình hoạt động của đơn vị quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư; việc ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng nhà ở cho sinh viên. Đánh giá mô hình hoạt động của dự án trên cơ sở đối chiếu với mô hình được quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Kiến nghị về mô hình quản lý phù hợp đối với địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà ở này.

2. Đối với các dự án chưa hoàn thành toàn bộ, nhưng đã hoàn thành một phần để đưa vào sử dụng theo điểm dừng kỹ thuật:

- Tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng các khối nhà ở đã hoàn thành: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở tính trên tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng. Mô hình hoạt động của đơn vị quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên đối với các khối nhà đã hoàn thành.
- Dự kiến kế hoạch triển khai cho các hạng mục còn lại: Số vốn đầu tư (ngân sách trung ương, địa phương), tiến độ triển khai, hình thức đầu tư....

3. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, trong thời gian sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác để kiểm tra tại các dự án về hiệu suất sử dụng, mô hình quản lý sử dụng sau đầu tư, kế hoạch đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành từng phần ...(thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai báo cáo bằng văn bản và tổng hợp các số liệu theo Biểu mẫu đính kèm văn bản này gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2014./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208, email: nguyenthanhtrung0211@gmail.com)./.
	Nơi nhận:
- Như​ trên (29 địa phương), Bộ QP, Bộ CA;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW (để c/b);
- Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (để c/b);
- Cục Kế hoạch - Đầu tư Bộ Quốc phòng (để c/b);
- L​ưu: VT, QLN (2b);
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trần Nam


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1

		BiÓu sè 1

		Địa phương hoặc Bộ, ngành…………….

		Báo cáo tình hình thực hiện và nhu cầu ứng vốn cho các dự án nhà ở sinh viên dự kiến hoàn thành trong năm 2010

		(Phụ lục kèm công văn số           /BXD-QLN ngày          tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư														Quyết định đầu tư điều chỉnh														Tiến độ thực hiện thực tế				Khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến 31/7/2010				Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 31/7/2010				Chuyển nguồn TPCP từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010		Vốn đã cấp trong năm 2010				Khối lượng thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010				Giải ngân từ 1/1/2009 đến 31/7/2010				Nhu cầu vốn bổ sung để hoàn thành trong năm 2010

										Diện tích đất xây dựng		Diện tích sàn xây dựng		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Khởi công (tháng năm)		Hoàn thành (tháng năm)		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP				Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP

																Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng						Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)

				tổng số

		1		Dự án ...

		1.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		1.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2		Dự án ...

		2.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

				Giải thích ghi thông tin từng cột:																																																Giải thích ghi thông tin từng hàng:

				- Cột (1) là số thứ tự theo dự án																																																Tổng số theo các cột

				- Cột (2) là tên các dự án sử dụng TPCP																																																Tên của dự án tại đơn vị

				- Cột (3) là Chủ đầu tư của dự án																																																Tên các hạng mục (hoặc khối nhà) trong dự án

				- Cột (4) là địa điểm xây dựng của dự án

				- Cột (5) là diện tích đất xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là diện tích sàn xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (7) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (8) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (9) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (10) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (11) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (12) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (13) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (14) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (15) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (16) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (17) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (18) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (19) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (20) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (21) là thời gian khởi công thực tế

				- Cột (22) là thời gian dự kiến hoàn thành

				- Cột (23) là khối lượng thực hiện của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu từ tất cả các nguồn vốn

				- Cột (24) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (25) là lũy kế tổng số các nguồn vốn đã bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (26) là lũy kế vốn  trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (27) là số chuyển nguồn  trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010

				- Cột (28) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)

				- Cột (29) là kế hoạch vốn TPCP bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)

				- Cột (30) là khối lượng thực hiện của dự án từ 1/1/2009 đến 31/12/2010 từ tất cả các nguồn vốn

				- Cột (31) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ của dự án từ 1/1/2009 đến 31/12/2010

				- Cột (32) là giải ngân các nguồn vốn từ 1/1/2009 đến 31/7/2010

				- Cột (33) là giải ngân vốn  trái phiếu Chính phủ từ khi khởi công đến 31/7/2010

				- Cột (34) tổng số nhu cầu vốn để hoàn thành các hạng mục (khối nhà)

				- Cột (34) riêng nhu cầu vốn  trái phiếu Chính phủ





Bieu 2

		Biểu số 2

		Địa phương hoặc Bộ, ngành…………….

		Báo cáo tình hình thực hiện và nhu cầu ứng vốn cho các dự án nhà ở sinh viên dự kiến hoàn thành trong năm 2011

		(Phụ lục kèm công văn số           /BXD-QLN ngày          tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư														Quyết định đầu tư điều chỉnh														Tiến độ thực hiện thực tế				Khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến 31/7/2010				Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 31/7/2010				Chuyển nguồn TPCP từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010		Vốn đã cấp trong năm 2010				Khối lượng thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010				Giải ngân từ 1/1/2009 đến 31/7/2010				Nhu cầu vốn bổ sung để hoàn thành trong năm 2011

										Diện tích đất xây dựng		Diện tích sàn xây dựng		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Khởi công (tháng năm)		Hoàn thành (tháng năm)		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP				Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP

																Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng						Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)

				tổng số

		1		Dự án ...

		1.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		1.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2		Dự án ...

		2.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

				Giải thích ghi thông tin từng cột:																																																Giải thích ghi thông tin từng hàng:

				- Cột (1) là số thứ tự theo dự án																																																Tổng số theo các cột

				- Cột (2) là tên các dự án sử dụng TPCP																																																Tên của dự án tại đơn vị

				- Cột (3) là Chủ đầu tư của dự án																																																Tên các hạng mục (hoặc khối nhà) trong dự án

				- Cột (4) là địa điểm xây dựng của dự án

				- Cột (5) là diện tích đất xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là diện tích sàn xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (7) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (8) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (9) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (10) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (11) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (12) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (13) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (14) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (15) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (16) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (17) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (18) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (19) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (20) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (21) là thời gian khởi công thực tế

				- Cột (22) là thời gian dự kiến hoàn thành

				- Cột (23) là khối lượng thực hiện của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu từ tất cả các nguồn vốn

				- Cột (24) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (25) là lũy kế tổng số các nguồn vốn đã bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (26) là lũy kế vốn  trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (27) là số chuyển nguồn  trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010

				- Cột (28) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)

				- Cột (29) là kế hoạch vốn TPCP bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)

				- Cột (30) là khối lượng thực hiện của dự án từ 1/1/2009 đến 31/12/2010 từ tất cả các nguồn vốn

				- Cột (31) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ của dự án từ 1/1/2009 đến 31/12/2010

				- Cột (32) là giải ngân các nguồn vốn từ 1/1/2009 đến 31/7/2010

				- Cột (33) là giải ngân vốn  trái phiếu Chính phủ từ khi khởi công đến 31/7/2010

				- Cột (34) tổng số nhu cầu vốn để hoàn thành các hạng mục (khối nhà)

				- Cột (34) riêng nhu cầu vốn  trái phiếu Chính phủ





Bieu 3

		Biểu số 3

		Địa phương hoặc Bộ, ngành…………….

		Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 để đầu tư các danh mục dự án nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

		(Phụ lục kèm công văn số           /BXD-QLN ngày          tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư														Quyết định đầu tư điều chỉnh														Tiến độ thực hiện				Khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến 31/12/2010				Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 31/12/2010				Chuyển nguồn TPCP từ kế hoạch năm 2010 sang năm 2011		Kế hoạch năm 2011				Ghi chú

										Diện tích đất xây dựng		Diện tích sàn xây dựng		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Trong đó: phần sử dụng TPCP		Khởi công		Hoàn thành		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP				Tổng số		Trong đó: TPCP

																Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng						Chi phí xây dựng		Chi phí thiết bị		Chi phí khác		Dự phòng phí		Cộng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)

				tổng số

		1		Dự án ...

		1.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		1.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2		Dự án ...

		2.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

				Giải thích ghi thông tin từng cột:																																																Giải thích ghi thông tin từng hàng:

				- Cột (1) là số thứ tự theo dự án																																																Tổng số theo các cột

				- Cột (2) là tên các dự án sử dụng TPCP																																																Tên của dự án tại đơn vị

				- Cột (3) là Chủ đầu tư của dự án																																																Tên các hạng mục (hoặc khối nhà) trong dự án

				- Cột (4) là địa điểm xây dựng của dự án

				- Cột (5) là diện tích đất xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là diện tích sàn xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (7) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (8) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (9) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (10) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (11) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (12) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (13) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (14) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (15) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (16) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (17) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (18) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (19) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (20) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (21) là thời gian khởi công thực tế

				- Cột (22) là thời gian dự kiến hoàn thành

				- Cột (23) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (24) là khối lượng thực hiện nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ của dự án từ khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (25) là lũy kế tổng số các nguồn vốn đã bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (26) là lũy kế vốn  trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án từ khi khởi công đến thời gian ghi trong biểu

				- Cột (27) là số chuyển nguồn  trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2010 sang năm 2011

				- Cột (28) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2011 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2010 sang)

				- Cột (29) là kế hoạch vốn TPCP bố trí cho dự án năm 2011 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2010 sang)





Bieu 4

		uỷ ban nhân dân

		tỉnh thái nguyên

		báo cáo nhu cầu vốn cho chi phí quản lý, chi phí đtxd tại các dự án  nhà ở sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ

		(Phụ lục kèm công văn số           /UBND-XDCB ngày          tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư												Quyết định đầu tư điều chỉnh												Tiến độ thực hiện				Vốn đã cấp trong năm 2009
(tỷ đồng)		Vốn đã cấp trong năm 2010
(tỷ đồng)		Vốn đã cấp trong năm 2011
(tỷ đồng)		Ghi chú

										Diện tích đất xây dựng
(m2)		Diện tích sàn xây dựng
(m2)		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Khởi công
(năm)		Hoàn thành
(năm)

																Chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất và dự phòng phí		Chi phí QLDA		Chi phí TV  ĐTXD		Cộng				Chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất và dự phòng phí		Chi phí QLDA		Chi phí  TV ĐTXD		Cộng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

				tổng số

		1		Dự án ĐTXD cụm nhà ở sinh viên Đại học Thái Nguyên		Sở XD		Xã Quyết Thắng TPTN				18616		1560/QĐ-UBND ngày 9/7/2009		75.23		19.30		1.63		7.35		103.51														2009		2010		36.00		10.00		26.05

		2		Dự án nhà ở sinh viên Đại học Thái Nguyên		ĐHTN		P. Quang Trung, xã Tích Lương, Quyết Thắng				67643		1584/QĐ-UBND ngày 3/7/2010

		1.1		Nhà ở sinh viên K1

		1.2		Nhà ở sinh viên K2

				Dự án nhà ở sinh viên trường CĐ Công nghệ & KTCN		Trường CĐ Công nghệ & KTCN		P. Cải Đan TX Sông Công		25000		14723		1562/QĐ-UBND ngày 1/7/2009
và 1549/QĐ-UBND ngày 6/1/2010		67.80		8.42		1.02		3.85		81.085														2009		2010		30.00		5.00		24.00

				Dự án nhà ở sinh viên trường CĐ Kinh tế TCTN		Trường CĐ Kinh tế TCTN		P. Thịnh Đán TPTN		4400		16090		1556/QĐ-UBND		65.19		8.86		1.03		4.63		79.72																		25.00		7.00		14.75

				Nhà ở sinh viên số 7A						1200		5150				18.22		2.91		0.30		1.46		22.89														2009		2010		10.53		2.59		2.31

				Nhà ở sinh viên số 7B						1200		5150				18.49		2.91		0.30		1.15		22.85														2009		2010		7.61		0.63		5.86

				Nhà ở sinh viên số 7C						1200		5040				23.26		3.04		0.33		1.57		28.21														2009		2010		6.86		3.78		6.58

				Hạ tầng KT và HTXD						800		750				5.220		0.00		0.11		0.45		5.78														2010		2011		0.00		0.00		0.00

		2		Dự án nhà ở sinh viên trường CĐ Thương mại & DL		Trường CĐ TM&DL		P. Thịnh Đán						1627/
Q§-UBND												187/
C§TM &DL

		2.1		Nhà ở sinh viên 6A						5725		2327				8.79		1.65		0.20		0.72		11.36				9.31		0.26		0.19		0.69		10.45		2009		2010		6.00		0.00		2.80

		2.2		Nhà ở sinh viên 6B						5725		2327				8.61		1.60		0.17		0.54		10.92				9.24		0.26		0.16		0.51		10.17		2009		2010		6.00		0.00		2.80

				Giải thích ghi thông tin từng cột:

				- Cột (1) là số thứ tự theo dự án

				- Cột (2) là tên các dự án sử dụng TPCP

				- Cột (3) là Chủ đầu tư của dự án

				- Cột (4) là địa điểm xây dựng của dự án

				- Cột (5) là diện tích đất xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là diện tích sàn xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (7) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (8) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (9) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (10) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (11) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (12) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (13) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (14) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (15) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (16) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (17) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (18) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (19) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (20) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (21) là thời gian khởi công thực tế

				- Cột (22) là thời gian dự kiến hoàn thành

				- Cột (23) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2011 B40

				- Cột (24) là kế hoạch vốn TPCP bố trí cho dự án năm 2011 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2010 sang)





Sheet2

		Biểu mẫu số 6

																																		Bộ ………………

		Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2010

		(Phụ lục kèm công văn số           /BKH-TH ngày          tháng 4 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		TT		Tên công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Quyết định đầu tư điều chỉnh						Khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến 31/12/2009				Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 31/12/2009				Chuyển nguồn TPCP từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010		Kế hoạch năm 2010				Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP				Tổng số		Trong đó: TPCP

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)

				tổng số

		I		Giao thông

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		II		Thủy lợi

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		III		Y tế

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		IV		Chương trình kiên cố hóa trường lớp học

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		V		Ký túc xá sinh viên

				Dự án ...

				Dự án ...

				Giải thích ghi thông tin từng cột:

				- Cột (1) là số thứ tự theo ngành, lĩnh vực và các công trình, dự án

				- Cột (2) là tên các công trình, dự án sử dụng TPCP phân theo các ngành, lĩnh vực, chương trình cụ thể

				- Cột (3) là địa điểm xây dựng của công trình, dự án

				- Cột (4) là năng lực thiết kế của công trình, dự án

				- Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (8) là số vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (9) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (10) là tổng mức đầu tư được phê duyệt theo quyết định điều chỉnh

				- Cột (11) là tổng số vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định điều chỉnh

				- Cột (12) là khối lượng thực hiện của dự án từ khởi công đến 31/12/2009 từ tất cả các nguồn vốn

				- Cột (13) là khối lượng thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của dự án từ khởi công đến 31/12/2009

				- Cột (14) là lũy kế tổng số các nguồn vốn đã bố trí cho dự án từ khi khởi công đến 31/12/2009

				- Cột (15) là lũy kế vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án từ khi khởi công đến 31/12/2009

				- Cột (16) là số chuyển nguồn trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2009 sang năm 2010

				- Cột (17) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)

				- Cột (18) là kế hoạch vốn trái phiếu bố trí cho dự án năm 2010 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2009 sang)





Bieu CDT BC

		uỷ ban nhân dân

		tỉnh thái nguyên

		báo cáo nhu cầu vốn cho chi phí quản lý, chi phí đtxd tại các dự án  nhà ở sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ

		(Phụ lục kèm công văn số           /UBND-XDCB ngày          tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư																Quyết định đầu tư điều chỉnh																Tiến độ thực hiện				Vốn đã cấp trong năm 2009
(tỷ đồng)		Vốn đã cấp trong năm 2010
(tỷ đồng)		Vốn đã cấp trong năm 2011
(tỷ đồng)		Tiến độ giải ngân đến 10/4		Nhu cầu vốn		Ghi chú

										Diện tích đất xây dựng		Diện tích sàn xây dựng		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)														Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)														Khởi công
(năm)		Hoàn thành
(năm)

																Chi phí xây dựng		Thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất		Chi phí dự phòng		Chi phí QLDA		Chi phí  TV ĐTXD		Cộng				Chi phí xây dựng		Thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất		Chi phí dự phòng		Chi phí QLDA		Chi phí TV   ĐTXD		Cộng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				tổng số

		1		Dự án nhà ở sinh viên Đại học Thái Nguyên		Sở XD

		1.1		Nhà ở sinh viên K1

		1.2		Nhà ở sinh viên K2

				…

		2		Dự án ...

		2.1		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

		2.2		Hạng mục (hoặc khối nhà)…

				Giải thích ghi thông tin từng cột:

				- Cột (1) là số thứ tự theo dự án

				- Cột (2) là tên các dự án sử dụng TPCP

				- Cột (3) là Chủ đầu tư của dự án

				- Cột (4) là địa điểm xây dựng của dự án

				- Cột (5) là diện tích đất xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (6) là diện tích sàn xây dựng theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt, nếu đã phê duyệt lại QĐ  thì ghi theo QĐ điều chỉnh

				- Cột (7) là số quyết định, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (8) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (9) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (10) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (11) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (12) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (13) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (14) là số quyết định điều chỉnh (nếu dự án đã thực hiện điều chỉnh Quyết định), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				- Cột (15) là chi phí xây dựng của dự án được phê duyệt

				- Cột (16) là chi phí thiết bị của dự án được phê duyệt

				- Cột (17) là chi phí khác của dự án được phê duyệt

				- Cột (18) là dự phòng phí của dự án

				- Cột (19) là tổng mức đầu tư của dự án (được sử dụng từ nhiều nguồn vốn) được phê duyệt

				- Cột (20) là số vốn  trái phiếu Chính phủ thực hiện công trình, dự án theo Quyết định được phê duyệt

				- Cột (21) là thời gian khởi công thực tế

				- Cột (22) là thời gian dự kiến hoàn thành

				- Cột (23) là kế hoạch các nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2011 B40

				- Cột (24) là kế hoạch vốn TPCP bố trí cho dự án năm 2011 (không bao gồm số chuyển nguồn năm 2010 sang)





Bieu mau

		UBND TỈNH (HOẶC BỘ, NGÀNH)……………

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ HIỆU SUẤT SỬ DỤNG CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở CHO SINH VIÊN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

		(Kèm theo văn bản số           /BXD-QLN ngày          tháng 12 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

		TT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Quy mô dự án				Quyết định đầu tư ban đầu												Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)												Số vốn đầu tư đã được phân bổ đến hết năm 2013										Quy mô theo thiết kế						Tình hình triển khai thực hiện đến 31/12/2013						Hiệu suất sử dụng		Các khối nhà ở theo thiết kế chưa triển khai						Ghi chú

										Diện tích đất xây dựng
(m2)		Diện tích sàn xây dựng
(m2)		Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Số quyết định		TMĐT (tỷ đồng)										Tổng số		Trái phiếu Chính phủ		Ngân sách của địa phương		Vốn của cơ sở đào tạo		Vốn khác		Số khối nhà ở		Số m2 sàn xây dựng nhà ở		Tổng số sinh viên được đáp ứng		Số khối nhà ở		Số m2 sàn xây dựng nhà ở		Tổng số sinh viên được đáp ứng				Số khối nhà ở		Số m2 sàn xây dựng nhà ở		Dự kiến hình thức đầu tư

																Chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất và dự phòng phí		Chi phí QLDA		Chi phí TV  ĐTXD & chi phí khác		Cộng				Chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với nhà ở		Chi phí thiết bị nội thất và dự phòng phí		Chi phí QLDA		Chi phí TV  ĐTXD & chi phí khác		Cộng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		25		26		27		29		31		32		33		34		35		36		37

				TỔNG SỐ

		1

		2

		3

		4

																																																										Ngày      tháng     năm

				Thủ trưởng cơ quan, đơn vị																																																						Người lập biểu

				(ký tên và đóng dấu)

																																																						Số điện thoại liên hệ






